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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2013
1- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

   Hình thức sở hữu vốn :

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp là Công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Quyết định số 686/QĐ/BNN - TCCB ngày 22/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0103004779 đăng ký lần đầu ngày 02/07/2004, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 23/12/2012 với mã số doanh nghiệp là 0101508664  do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

 
Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy đăng ký kinh doanh  là: 81.000.000.000đồng (Tám mươi mốt tỷ đồng./.)
Trụ sở chính của Công ty tại số 72 Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 
   Lĩnh vực kinh doanh:
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất, thương mại.

   Ngành nghề kinh doanh:
-  In bản đồ, sách báo, văn hoá phẩm, tem nhãn bao bì và các tài liệu phục vụ cho sự mọi ngành kinh tế.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in và các dịch vụ liên quan đến ngành in, văn hoá phẩm;
- Thiết kế tạo mẫu in, dịch vụ quảng cáo thương mại; kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
- Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê; Kinh doanh, xuất nhập khẩu sắt thép, kim loại mầu, thiết bị điện, điện tử, điện lạnh và linh kiện kèm theo; hàng nông sản, nhựa và các sản phẩm từ nhựa; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá.
    Thông tin về các công ty con:

- Tổng số công ty con: 02 công ty

Số lượng các công ty con được hợp nhất : 02 công ty

Số lượng các công ty con không được hợp nhất: 0 công ty

· Danh sách các công ty con được hợp  nhất:

1.Công ty TNHH Bao bì APP:

Địa chỉ: KCN Hoà Phát, Hưng Yên

Vốn điều lệ: 27.000.000.000đ

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Ngành nghề kinh doanh: In ấn

2.Công ty cổ phần chống giả DAC:

Địa chỉ: 72 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Vốn điều lệ: 5.400.000.000đ

Tỷ lệ biểu quyết: 100%
Ngành nghề kinh doanh: In ấn, thương mại
2- CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY VÀ KỲ KẾ TOÁN

    Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính riêng của công ty và báo cáo tài chính của các công ty con do Công ty mẹ kiểm soát được lập cho cùng kỳ kế toán.Việc kiểm soát đạt được khi công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu lợi ích từ hoạt động của các công ty này.

  
Báo cáo tài chính của công ty con được lập cho cùng kỳ kế toán với báo cáo tài chính của công ty mẹ.Trong trường hợp cần thiết báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế toán được áp dụng tại công ty mẹ và các công ty con là giống nhau.


Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua hoặc bán đi trong kỳ được trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày mua lại hoặc cho đến ngày bán các khoản đầu tư ở công ty đó.


Các số dư, thu nhập và chi phí chủ yếu kể cả các khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ được loại trừ khi hợp nhất báo cáo tài chính


Lợi ích của cổ đông thiểu số thể hiện phần lợi nhuận hoặc lỗ và tài sản thuần không nắm giữ bởi cổ đông công ty và được trình bày ở mục riêng trên bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.
    Lợi thế thương mại


Lợi thế thương mại trên Báo cáo tài chính hợp nhất là phần phụ trội giữa giá mua so với phần lợi ích của Công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của Công ty con, Công ty liên kết hoặc đơn vị nhận góp vốn liên doanh tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. Lợi thế thương mại được coi là một loại tài sản vô hình và được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính của lợi thế thương mại đó và không quá 10 năm. Khi bán Công ty con, giá trị còn lại của khoản lợi thế thương mại chưa khấu hao hết được tính vào khoản lãi/lỗ do doanh nghiệp vụ nhượng bán Công ty tương ứng.
    Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:
Kỳ báo cáo của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 đến  ngày 31/12 hàng năm
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND)
     Chuẩn mực và Chế độ  kế toán áp dụng:.
Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành  theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 về việc “Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp” và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh Nghiệp”. 

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán    

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (“VAS”) và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. .

Hình thức kế toán áp dụng: 
Công ty áp dụng hình th­c Kế toán trên máy vi tính.
   Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:  

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng các loại ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày phát sinh nghiệp vụ. 

Tại thời điểm cuối năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo hướng dẫn tại Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 quy định về việc ghi nhận đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.
Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tạithời điểm báo cáo.

   Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Hàng tồn kho được hạch to¸n theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị Hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền tháng.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. 

   Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định : 

Tài sản cố định hữu hình, vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

Khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao ước tính như sau:

	   Loại tài sản
	
	
	Thời gian khấu hao

	
	
	
	Năm

	Nhà xưởng, vật kiến trúc
	
	
	3-16

	Máy móc, thiết bị
	
	
	3-10

	Phương tiện vận tải
	
	
	3-10

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	
	
	3-4


Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí sau ®©y đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều năm:

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn; 
- Các chi phí trả trước dài hạn khác.


Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hoạch toán đựơc căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.   
Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

       Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp dến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (đựơc vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”

       Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản tiền lãi vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.
Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuât, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm  chi phí tương ứng với phàn chênh lệch. Chi phí phải trả phát sinh trong năm là chi phí lãi vay chưa trả và chi phí phải trả khác.   

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:       
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của Chủ sở hữu.Thặng dư  vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, các nhân khác tặng, biếu  sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản khác được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh.
Lọi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.
   Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
Doanh thu bán hàng:

           Doanh thu được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện: 

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoạc hàng hoá được chuyển giao cho người mua

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn, Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;


- Xác địh được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó đã được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó.  Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn các điều kiện sau:
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.
Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

-  Có Khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

-  Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn
    Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

· Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính

· Chi phí cho vay và đi vay vốn; Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ  với doanh thu hoạt động tài chính.

    Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chụi thuế và thuế xuất thuế TNDN

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 25% tính trên thu nhập chụi thuế
Việc xác dịnh thuế thu nhập của công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế

3- Tiền 

	Chỉ tiêu
	01/01/2013
	30/06/2013

	
	VND
	VND

	Tiền mặt
	141.715.694
	245.636.533

	Tiền gửi ngân hàng
	7.850.376.907
	11.032.284.190

	Tổng
	7.992.092.601
	11.277.920.723


4- Các khoản tương đương tiền:

	Chỉ tiêu
	01/01/2013
	30/06/2012

	Tiền gửi kỳ hạn
	0
	0


5- Hàng tồn kho 

	Chỉ tiêu
	01/01/2013
	30/06/2013

	
	VND
	VND

	Nguyên liệu, vật liệu
	25.734.661.020
	48.968.952.415

	Công cụ, dụng cụ
	383.542.833
	1.183.301.968

	Chi phí SXKD dở dang
	2.035.571.915
	722.235.978

	Thành phẩm
	3.110.078.548
	1.714.172.912

	Hàng hoá
	7.183.090.688
	8.537.857.397

	Tổng
	31.479.429.792
	50.297.386.540


6- Tài sản cố định hữu hình
	Nội dung
	Nhà cửa, 
vật kiến trúc
	
	Máy móc
 thiết bị
	
	Phương tiện vận tải
	
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	Tổng

	
	 VND 
	
	 VND 
	
	 VND 
	
	 VND 
	 VND 

	NGUYÊN GIÁ
	
	
	
	
	
	
	

	Tại ngày 01/01/2013
	42.127.286.110
	
	167.985.138.029
	
	7.448.330.750
	
	1.271.862.642
	218.832.617.531

	Tăng trong kỳ
	1.160.862.474
	
	
       1.852.500.000
   
	
	
	
	305.322.745
	3.318.685.219

	Giảm trong kỳ
	
	
	48.272.724
	
	
	
	205.661.836
	253.943.560

	Tại ngày 30/6/2013
	43.288.148.584
	
	169.789.365.305
	
	7.448.330.750
	
	1.371.523.551
	221.897.368.190

	 GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ
	
	
	
	
	

	Số dư 1/1/2013
	12.840.412.220
	
	82.563.345.162
	
	2.488.031.384
	
	1.033.688.719
	98.925.477.485

	Trích khấu hao kỳ
	2.912.838.745
	
	21.388.463.033
	
	1.003.350.028
	
	297.681.898
	25.602.333.704

	Giảm trong kỳ
	
	
	
	
	
	
	99.610.383
	99.610.383

	Tại ngày 30/06/2013
	15.753.250.965
	
	103.951.808.195
	
	3.491.381.412
	
	1.231.760.234
	124.428.200.806

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GIÁ TRỊ CÒN LẠI 
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư 1/1/2013
	29.286.873.890
	
	85.421.792.867
	
	4.960.299.366
	
	238.173.923
	119.907.140.046

	Số dư 30/06/2013
	27.534.897.619
	
	64.033.329.834
	
	3.596.949.338
	
	139.763.317
	97.469.167.384


Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:
Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 32.769.522.528

7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Dự án mở rộng cơ sở sản xuất tại KCN Ngọc hồi (tiền sử dụng đất)
	
01/01/2013

VND
	30/06/2013

VND

	
	1.688.400.000
	1.688.400.000

	Cộng
	1.688.400.000
	1.688.400.000


8- Đầu tư vào công ty liên kết

	Công ty cổ phần chống giả DAC (Sở hữu 38%)
	01/01/2013
VND
	30/06/2013
VND

	
	1 900 000 000
	0

	Cộng
	1.900.000.000
	0


9- Chi phí trả trước dài hạn 

	Chi phí bảo hiểm

Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

Chi phí trả trước dài hạn khác
	01/01/2013

VND
	30/06/2013

VND

	
	983.645.920
	834.755.928

	Cộng
	983.645.920
	834.755.9280


10- Vay và nợ ngắn hạn:
	
	01/01/2013 
	30/06/2013 

	
	 VND 
	 VND 

	Vay ngắn hạn

Vay ngân hàng (1)

Vay các đối tượng khác(2)
Vay dài hạn đến hạn trả
	12.639.419.340
12.639.419.340
	25.119.602.810
18.429.602.810

6.690.000.000

407.632.000

	Cộng
	12.639.419.340
	25.527.234.810


(1)Vay Ngân hàng NN và PTNT CN Ba Đình, mục đích bổ xung vốn lưu động, lãi suất 10%
(2) Vay của CBCNV trong công ty lãi suất 9%

11- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 

	
	01/01/2013
	30/06/2013

	
	VND
	VND

	Thuế
	
	

	         - Thuế giá trị gia tăng
	1.553.052.684
	2.231.591.529

	        - Thuế xuất nhập khẩu
	1.060.814.707
	1.018.441.020

	        - Thuế thu nhập doanh nghiệp
	3.282.496.657
	4.014.547.062

	         - Thuế Thu nhập cá nhân
	0
	73.181.537

	         - Thuế nhà đất và tiền thuê đất
	1.303.641.500
	1.112.708.440

	Tổng 
	7.200.005.548
	8.450.469.588


12- Chi phí phải trả:

	Chỉ tiêu
	01/01/2013
VND
	30/06/2013
VND

	Lãi vay phải trả
	388.322.961
	0

	Chi phí khác
	
	0

	Cộng
	388.322.961
	0


13- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:

	Chỉ tiê
	01/01/2013
VND
	30/06/2013
VND

	Kinh phí công đoàn
	1.199.616.509
	1.435.915.809

	Bảo hiểm y tế, BHXH,BHTN
	62.014.931
	81.882.806

	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	3.648.249.615
	7.042.256.546

	Phải thu khác (dư có)
	24.757.123
	

	Cộng
	4.934.638.178
	8.560.055.161


14- Vay dài hạn và nợ dài hạn: 

	
	01/01/2013
VND
	30/06/2013
VND

	Vay trung hạn ngân hàng
	3.464.875.000
	2.649.611.000

	Cộng
	3.464.875.000
	2.649.611.000


Vay Ngân hàng nông nghiệp và PTNT CN Ba Đình nhằm đầu tư máy móc thiết bị

15- Vốn chủ sở hữu 

a) Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 


	Nội dung
	Vốn góp
	Thặng dư vốn
	Quỹ đầu tư​ phát triển
	Quỹ dự phòng tài chính
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

	A
	1
	2
	3
	4
	5

	Dư 01/01/2013
	81.000.000.000
	15.041.209.638
	20.040.401.393
	3.298.999.550
	29.030.945.380

	Tăng vốn trong kỳ
	
	
	
	
	17.617.758.819

	- Lãi  trong kỳ
	
	
	
	
	17.617.758.819

	Tăng khác
	
	
	9.887.173.211
	1.483.123.243
	

	-Giảm vốn trong kỳ
	
	
	
	
	29.030.945.380

	Dư 30/06/2013
	81.000.000.000
	15.041.209.638
	29.927.574.604
	4.782.122.793
	17.617.758.819


b)Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 


	
	01/01/2013
	 
	30/06/2013

	
	VND
	
	%
	
	VND
	
	%

	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 


	15.187.500.000
	
	18.75
	
	15.187.500.000
	
	18.75

	Cổ đông khác
	65.812.500.000
	
	81.25  
	
	65.812.500.000
	
	81.25  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	 81.000.000.000 
	
	    100 
	
	 81.000.000.000 
	
	     100 


16
- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	
	Quý 1-2013
	
	Quý 2-2013

	
	VND 
	
	VND 

	 Doanh thu bán hàng
	120.606.324.703
	
	131.213.115.745

	Cộng
	120.606.324.703
	
	131.213.115.745


17- Các khoản giảm trừ doanh thu:

	
	Quý 1-2013
	
	2-2013

	
	VND 
	
	VND 

	  Hàng bán bị trả lại (Thành phẩm)
	617.141.453
	
	256.085.035


  18- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

	
	Quý 1-2013
	
	Quý 2-2013

	
	VND 
	
	VND 

	  + Doanh thu bán thành phẩm
	119.989.183.250
	
	130.957.030.710

	  Cộng
	119.989.183.250
	
	130.957.030.710


19- Giá vốn hàng bán

	
	Quý 1-2013
	
	Quý 2-2013

	
	VND 
	
	VND 

	Giá vốn của thành phẩm, HH
	100.773.789.893
	
	108.000.808.337

	Cộng
	100.773.789.893
	
	108.000.808.337


20- Doanh thu hoạt động tài chính
	Chỉ tiêu
	Quý 1-2013
	
	Quý 2-2013

	
	VND 
	
	VND 

	Doanh thu hoạt động tài chính 
	425.750.925
	
	96.118.373

	Doanh thu hoạt động tài chính khác
	
	
	

	Cộng
	425.750.925
	
	96.118.373


21- Chi phí tài chính 

	
	Quý 1-2013
	
	Quý 2-2013

	
	 VND 
	
	 VND 

	Lãi tiền vay
	428.772.994
	
	
677.645.524

	Tổng
	428.772.994
	
	
677.645.524


22- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

	
	Quý 1-2013
	Quý 2-2013

	
	 VND 
	 VND 

	Chi phí Thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành
	2.751.570.761
	3.062.390.247

	Cộng
	2.751.570.761
	3.062.390.247


23- Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	
	Quý 1-2013
	Quý 2-2013

	
	 VND 
	 VND 

	Cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ
	8.100.000
	8.100.000

	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	1.134
	1.523


	Lập biểu
	Kế toán trưởng
	TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn thị Thuỷ                   Tạ Thị Tuyết Nga                        NGUYỄN THÀNH NAM
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